Tuần 25
Ngày soạn: 1/3/2013

Ngày giảng : Thứ 3/5/3/2013

Dạy lớp 4B

                                                               Tin học

Tiết 49: trình bày chữ đậm, chữ nghiêng (tiết 1) 
I. Mục đích yêu cầu:

- Biết cách sao chép văn bản.

- Học sinh biết sử dụng các nút lệnh Sao chép [image: image1.png]


 và Dán [image: image2.png]


 để sao chép các phần văn bản đã chọn. Biết lưu văn bản.

- Vận dụng thao tác sao chép và dán với những đoạn văn bản giống nhau.

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phông chiếu, phòng máy


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:1’
 Báo cáo sĩ số:

Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ:4’
- Thực hiện thao tác chọn cỡ chữ và phông chữ.

- Nhận xét - ghi điểm.

3. Bài mới:30’
* Hoạt động 1: 

HS nhận biết: nếu trong một văn bản mà có nhiều nội dung được lặp đi lặp lại nhiều lần thì ta không cần gõ lại nội dung đó, vì sẽ làm mất nhiều thời gian. 

- Yêu cầu hs đọc kĩ hai khổ thơ (SGK - trang 81).

Hỏi: Em thấy từ trăng và câu Trăng ơi.....từ đâu đến? được lặp lại bao nhiêu lần? 

- Nếu em gõ nhiều lần cùng một nội dung như vậy thì mất rất nhiều thời gian. Vậy có cách nào có thể giúp tiết kiệm thời gian không?

- Nhận xét.

- Như vậy, để sao chép thì ta sẽ thực hiện như thế nào?

* Hoạt động 2: Cách sao chép văn bản.

HD nắm được cách sao chép văn bản.

Để sao chép thì ta sẽ thực hiện như sau:

 - Chọn phần văn bản cần sao chép.

 - Nháy chuột ở nút sao chép (Copy) [image: image3.png]


 trên thanh công cụ để đưa nội dung vào bộ nhớ của máy tính.

 - Đặt con trỏ soạn thảo tại nơi cần sao chép.

 - Nháy chuột ở nút dán (Paste) [image: image4.png]


 để dán nội dung vào vị trí con trỏ đang đứng.

* Hoạt động 3: Thực hành.
HS thực hiện thao tác sao chép văn bản.

- Y/c HS gõ hai khổ thơ (trang 81- SGK) sử dụng thao tác sao chép để tiết kiệm thời gian.
- Hướng dẫn: Gõ tên bài thơ: "Trăng ơi.....từ đâu đến?". Nhấn phím enter để xuống dòng mới.

 + Chọn cả dòng vừa gõ nhấn nút sao chép.

 + Nháy chuột ở đầu dòng thứ hai và nháy nút dán.

 + Nhấn phím enter và nháy nút dán. Em được ba dòng  "Trăng ơi ... từ đâu đến?".   

 + Đặt con trỏ ở cuối dòng thứ hai và nhấn enter.

 + Gõ các câu thơ tiếp theo của khổ thơ.

 + Đặt con trỏ soạn thảo ở dòng cuối cùng và nhấn phím enter.             

 + Gõ hết 3 câu cuối của khổ thơ thứ hai.
	- Thực hành chọn cỡ chữ và phông chữ.

- Nhận xét.

- 2 HS đọc lại.

- Trả lời câu hỏi.

+ Câu trăng ơi... từ đâu đến? xuất hiện 3 lần.

- Thảo luận nhóm đôi + trả lời: đó là sao chép những phần giống nhau.

- Chú ý lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe + ghi chép vào vở.

- Chú ý lắng nghe + ghi chép vào vở.     

* Chú ý: 

 - Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C thay cho việc nhấn nút sao chép.                               

 - Nhấn tổ hợp phím Ctrl+ V thay cho việc nhấn nút dán.

- Chú ý lắng nghe.

- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Chú ý lắng nghe + rút kinh nghiệm. 

- hs thực hành. 


IV. Củng cố - dặn dò:5’
- Nhận xét quá trình thực hành của học sinh.

- Nhận xét tiết học.

- GV yêu cầu học sinh phải nắm đ​uợc cách để tạo chữ đậm và nghiêng.

_______________________________________________________________
Tiết 50:  Trình bày chữ đậm, chữ nghiêng (tiết 2) 

I. Mục đích yêu cầu:

- Hiểu cách sử dụng các nút lệnh B và I để trình bày chữ đậm và chữ nghiêng.

- Vận dụng để trình bày trong văn bản những chỗ có chữ đậm và chữ nghiêng.

II. Chuẩn bị:


- Giáo viên: Giáo án.


- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phông chiếu, phòng máy


- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định lớp:1’
 Báo cáo sĩ số:

Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ:4’
- Gọi HS lên thực hành thay đổi kích th​ớc chữ, tạo chữ đậm, nghiêng cho văn bản mẫu.

- Gọi HS lên thực sao chép một đoạn văn bản mẫu thành 2 đoạn giống nhau.

- Nhận xét - ghi điểm.

3. Bài mới:30’
a. Hoạt động 1: Nhắc lại cách tạo chữ đậm, chữ nghiêng:

MT: HS nhớ lại cách tạo chữ đậm, nghiêng  cho văn bản.

- GV Y/C HS nhắc lại cách tạo chữ đậm cho đoạn văn mẫu.

- Y/ C HS lên thực hiện.

- Nhận xét – ghi đểm.

- GV Y/C HS nhắc lại cách tạo chữ nghiêng cho đoạn văn mẫu.

- Y/ C HS lên thực hiện

 - Nhận xét – ghi đểm.

-  GV nhắc lại thao tác tạo chữ đậm, chữ nghiêng một lần nữa.

* Ngoài việc tạo chữ đậm, nghiêng ta còn có thể tạo đ​ường gạch d​ưới (dấu gạch chân) cho văn bản.

b. Hoạt động 2: Tạo đ​ường gạch d​ưới cho văn bản:

MT: HS biết tạo dấu gạch chân cho văn bản.

- Để định dạng dấu gạch chân cho văn bản, ta sẽ thực hiện theo các b​ớc sau:

 + B1: Chọn (bôi đen) văn bản cần gạch chân

 + Nhắp chuột trái vào chữ U trên thanh công cụ.

(Hoặc nhấn tổ hợp phúm Ctrl + U)

- Muốn cho văn bản trở lại bình th​ường nh​ lúc đầu thì ta thực hiện lại thao tác vừa làm (bỏ gạch chân).

c. Hoạt động 3: Thực hành:
MT: Giúp cho HS luyện tập lại cách bỏ dấu và thực hiện đúng thao tác tạo chữ đậm, chữ nghiêng và chữ gạch d​ưới.

- Bằng tất cả những gì đã học đư​ợc, em hãy thực hiện bài thực hành theo mẫu.

- Quan sát, sửa chữa những sai sót cho HS.
	- Lên thực hành cho lớp xem.

- Nhận xét.

- HS lên thực hành cho lớp xem.

- Nhận xét.

- Chú ý lắng nghe.

- Quan sát.

- HS trả lời.

- HS lên thực hiện – nhận xét.

- HS trả lời.

- HS lên thực hiện – nhận xét.

- Lắng nghe.

- Chú ý quan sát. 

- Lắng nghe – ghi vở.

- Thực hành d​uới sự hư​ớng dẫn của giáo viên.


IV. Củng cố - dặn dò: 5’
- Nhận xét quá trình thực hành của học sinh.

- Nhận xét tiết học.

- GV yêu cầu học sinh phải nắm được cách để tạo chữ đậm và nghiêng

__________________________________________________________________
  Dạy lớp 5B

                                                         BDTiếng Việt
LUYỆN TẬP VỀ LIÊN KẾT CÂU 

TRONG BÀI BẰNG CÁCH LẶP TỪ NGỮ
I.Mục tiêu :
- Củng cố cho HS những kiến thức về liên kết câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ.

- Rèn cho học sinh có kĩ năng làm bài tập thành thạo.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.

II.Chuẩn bị : 

Nội dung ôn tập.
III.Hoạt động dạy học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:

2. Kiểm tra: 5’
3.Bài mới: 30’

Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập1: Gạch chân từ được lặp lại để liên kết câu trong đoạn văn sau:

  Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. Lại có lúc bé thích làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông ngoại, làm phóng viên cho báo nhi đồng. Mặc dù thích làm đủ nghề như thế nhưng mà bé rất lười học. Bé chỉ thích được như bố, như mẹ mà không phải học.

Bài tập2:

a/ Trong hai câu văn in đậm dưới đây, từ ngữ nào lặp lại từ ngữ đã dùng ở câu liền trước.

 Từ trên trời nhìn xuống thấy rõ một vùng đồng bằng ở miền núi. Đồng bằng ở giữa, núi bao quanh. Giữa đồng bằng xanh ngắt lúa xuân, con sông Nậm Rốm trắng sáng có khúc ngoằn ngoèo, có khúc trườn dài.

b/ Việc lặp lại từ ngữ như vậy có tác dụng gì?

Bài tập 3: Tìm những từ ngữ được lặp lại để liên kết câu trong đoạn văn sau :

 Theo báo cáo của phòng cảnh sát giao thông thành phố, trung bình một đêm có 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra do vi phạm quy định về tốc độ, thiết bị kém an toàn. Ngoài ra, việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, mở hàng quán, đổ vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng rất lớn tới trật tự và an toàn giao thông.

 4. Củng cố dặn dò. 5’
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS trình bày.

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Bài làm:

Bé thích làm kĩ sư giống bố và thích làm cô giáo như mẹ. Lại có lúc bé thích làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông ngoại, làm phóng viên cho báo nhi đồng. Mặc dù thích làm đủ nghề như thế nhưng mà bé rất lười học. Bé chỉ thích được như bố, như mẹ mà không phải học.

Bài làm

a/ Các từ ngữ được lặp lại : đồng bằng.

b/ Tác dụng của việc lặp lại từ ngữ : Giúp cho người đọc nhận ra sự liên kết chặt chẽ về nội dung giữa các câu. Nếu không có sự liên kết thì các câu văn trở lên rời rạc, không tạo thành được đoạn văn, bài văn.

Bài làm

 Các từ ngữ được lặp lại : giao thông.

- HS chuẩn bị bài sau.





Bồi dưỡng Toán
LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục tiêu.

- HS nắm vững cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương, tỉ số phần trăm

- Vận dụng để giải được bài toán liên quan.

- Rèn kĩ năng trình bày bài.

- Giúp HS có ý thức học tốt.

II. Đồ dùng: 

- Hệ thống bài tập.

III.Các hoạt động dạy học.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Ôn định:1’
2. Kiểm tra: 4’
3.Bài mới:30’

 Giới thiệu  - Ghi đầu bài.

Hoạt động 1 : Ôn cách tính thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật.

- HS nêu cách tính thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- HS lên bảng ghi công thức tính? 

Hoạt động 2 : Thực hành.
- GV cho HS đọc kĩ đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- Gọi HS lần lượt lên chữa bài 

- GV giúp đỡ HS chậm.

- GV chấm một số bài và nhận xét.

Bài tập1: Khoanh vào phương án đúng:

a) Viết phân số tối giản vào chỗ chấm:

                40dm3 = ...m3
A) 
[image: image5.wmf]50
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                    B) 
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C) 
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                     D) 
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Bài tập 2: Thể tích của một hình lập phương bé là 125cm3 và bằng 
[image: image9.wmf]8

5

 thể tích của hình lập phương lớn.

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu cm3? 

b) Hỏi thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của một hình lập phương bé?

Bài tập3: (HSKG)

Cho hình thang vuông ABCD có AB là 20cm, AD là 30cm, DC là 40cm. Nối A với C ta được 2 tam giác ABC và ADC. 

a) Tính diện tích mỗi tam giác?

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABC với tam giác ADC?

            A     20cm       B


[image: image10.wmf]
     30cm

 

             D             40cm                   D

 4. Củng cố dặn dò. 5’
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


	- HS trình bày.

                  V = a x b x c

                  V  =  a  x  a  x  a

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS làm bài tập.

- HS lần lượt lên chữa bài 

Lời giải : Khoanh vào D

Lời giải:

Thể tích của hình lập phương lớn là:

    125 : 5 
[image: image11.wmf]´

 8 = 200 (cm3)

Thể tích của hình lập phương lớn so với thể tích của  hình lập phương bé là:

           200 : 125 = 1,6 = 160%

                 Đáp số: 200 cm3 ;  160%

Lời giải:  

Diện tích tam giác ADC là:

     40 
[image: image12.wmf]´

 30 : 2 = 600 (cm2)

Diện tích tam giác ABC là:

     20 
[image: image13.wmf]´

 30 : 2 = 300 (cm2)

Tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABC với tam giác ADC là:

   300 : 600 = 0,5 = 50%

              Đáp số: 600 cm2 ; 50%

- HS chuẩn bị bài sau.





____________________________________________________________

Thể dục

TIẾT 49: PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY

TRÒ CHƠI:CHUYỀN NHANH- NHẢY NHANH  
 I.Mục tiêu
-  Thực hiện được động tác bật nhảy lên cao
- Biết cách phối hợp chạy và bật nhảy ( chạy chậm kết hợp bật nhảy lên cao)

- Biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm phương tiện:

-  Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn, và kẻ sân chuẩn bị chơi. 
III. Các hoạt động dạy học

	Nội dung
	 Định lượng
	Phương pháp tổ chức.

	1. Phần mở đầu: 

- Gv phổ biến yờu cầu  giờ học.

- Chạy chậm theo hàng.

- Khởi động các khớp.

- Ôn động tác thể dục đã học
2. Phần cơ bản

- Ôn chạy và bật nhảy. 

- Học trò chơi “Chuyền  nhanh –nhảy nhanh.”

3. Phần kết thúc:

- Di chuyển , vỗ tay  theo vòng.

- Hệ thống bài.

? Bài hôm nay học nội dung gì?

- Nhận xét giờ học.


	6’
24’

      5’
	        *    *    *    *    *    *    *    *

x

        *    *    *    *    *    *    *    *

- Chạy khởi động quanh sân.

- Cán sự điểu khiển lớp khởi động

- Cán sự hô nhịp lớp tập 2 hàng dọc

- Hs tập theo tổ  do cán sự điều khiển.

- Các tổ thi đua – GV và hs nhận xét.

- Gv nêu tên trò chơi, hs nêu cách chơi, luật chơi.

- HS chơi thử 1 lần và chơi thật.

- Chia lớp làm 2 đội  và thi đấu.

- HS thực hiện.

     ( ( ( ( ( ( ( ( (
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_________________________________________________________

Ngày soạn: 2/3/2013

Ngày giảng: Thứ 4/6/3/2013
Dạy lớp 5B


                                                           Tin học
Tiết 49,50: Thực hành tổng hợp( 2 tiết)

I. Mục đích yêu cầu:

Giúp Hs:

· Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học trong chương này;

· Vận dụng kiến thức đã học để soạn thảo và trình bày văn bản theo mẫu.

II. Chuẩn bị:


GV: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.

HS: SGK, vở ghi.

III. Tiến trình dạy học:

1. Bài mới:

	Nội dung
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	HĐ1: Ôn tập lại kiến thức đã học: 5’
I. Nhắc lại:

1. Cách chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề cho văn bản:

2. Tạo bảng trong văn bản:

3. Chèn tệp hình vẽ vào văn bản:

4. Đọc bài đọc thêm: Thay đổi lề đoạn văn bản

HĐ2: Thực hành: 30’
II. Thực hành :

Bài tập T1 SGK Tr 92:

Bài tập T2 SGK Tr 93:

Bài tập T3 SGK Tr 94:

HĐ3: Củng cố và dặn dò: 5’

	? Em hãy cho biết cách chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ như thế nào

? Cách căn lề một đoạn văn và một đoạn thơ có giống nhau không

- Yêu cầu HS đọc kênh chữ SGK Tr 83:

? Em có thể thay đổi màu chữ cho đoạn văn hay đoạn thơ như thế nào

(GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm

? Em hãy nêu cách tạo bảng trong văn bản

? Có thể có những thao tác nào trên các hàng( cột) của bảng

? Em hãy so sánh cách căn lề văn bản trong ô của bảng có điểm gì giống và khác so với cách căn lề một đoạn văn hay một đoạn thơ

(GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm

? Em hãy nêu cách chèn tệp hình vẽ vào văn bản

? Sau khi chèn xong ta chỉnh sửa hình vẽ như thế nào     

(GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm

- Yêu cầu HS đọc kênh chữ SGK Tr 84:

? Em có thể thay đổi lề cho đoạn văn bản như thế nào

? Đã học cách thay đổi lề cho đoạn văn như thế nào           

- Yêu cầu HS làm bài tập T1 SGK Tr 92:

? Tên bài hát được trình bày như thế nào( phông chữ, cỡ chữ, căn lề, chữ hoa hay thường, đậm hay thường, nghiêng hay thẳng)

? Lời bài hát được trình bày như thế nào

? Tên tác giả đựơc trình bày như thế nào

(GV nhận xét, bổ sung và hướng dẫn.

*Lưu ý: Em có thể trình bày bài hát theo cách khác, có thể thêm hình minh hoạ, cũng có thể trình bày bài hát khác có nội dung dài tương tự.

Yêu cầu HS thực hành.

 - Yêu cầu HS làm bài tập T2 SGK Tr 93:

? Đọc lướt bài “Con rồng cháu tiên” 

? Tìm những cụm từ chỉ tên nước( Hồng Bàng, Văn Lang) được trình bày theo kiểu chữ, màu chữ ntn?

?Tìm những cụm từ chỉ tên người, được trình bày theo kiểu chữ, màu chữ ntn?

? Tìm hiểu phần tiêu đề: cỡ chữ, kiểu chữ, phông chữ, màu chữ, căn lề.

? Tìm hiểu phần thân: cỡ chữ, phông chữ, căn lề.

? Cách chèn hình ảnh vào văn bản

( Nếu còn thời gian em có thể tạo một văn bản riêng có bảng, có ảnh minh hoạ cho nội dung.)

(GV nhận xét, bổ sung và hướng dẫn.

Yêu cầu HS thực hành.

- Yêu cầu HS làm bài tập T3 SGK Tr 94:

? Mẫu bảng gồm mấy cột, mấy dòng

? Bảng này có phần tiêu đề chưa( nên thêm tiêu đề ở trên dòng đầu: Hình ảnh, Mô tả để thông tin được rõ ràng)

? Cách chèn hình ảnh, chèn Mô tả vào từng ô của bảng như thế nào

? Căn lề cho từng ô của bảng

? Cách lưu văn bản

(GV nhận xét, bổ sung và hướng dẫn.

Yêu cầu HS thực hành.                                                               
	- HS1 trả lời

- HS2 nhận xét

- HS1 trả lời

- HS2 nhận xét

- HS1 trả lời

- HS2 nhận xét

- HS1 trả lời

- HS2 nhận xét

- HS1 đọc yc đầu bài 

- HS1 trả lời

- HS2 nhận xét

- Lần lượt từng cặp HS trả lời 

và nhận xét.

- Lần lượt từng cặp HS trả lời 

và nhận xét.




Dạy lớp 5A


 Kể chuyện

Tiết 25:Vì muôn dân

I. Mục tiêu


Giúp HS:

- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.

- Biết trao đổi và làm rõ ý nghĩa: Trần Hưng Đạo là người cao thượng, biết cách cư xử vì đại nghĩa
II. Đồ dùng dạy học.

- Tranh minh hoạ trang 73 SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ 5’
- Yêu cầu HS kể một việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự, an ninh nơi làng xóm, phố phường mà em chứng kiến hoặc tham gia.

- Nhận xét, cho điểm HS.

2.Dạy - học bài mới   30’
2.1. Giới thiệu bài.
	- 2 HS kể chuyện trước, cả lớp nghe và nhận xét.



	Giới thiệu: Tiết kể chuyện hôm nay các em cùng nghe kể chuyện về Trần Hưng Đạo. Đây là một câu chuyên có thật trong lịch sử nước ta. Trần Hưng Đạo là anh hùng dân tộc có công giúp các vua nhà Trần ba cuộc xâm lược của giặc Nguyên - Mông. Không chỉ vậy Trần Hưng Đạo còn có một tính cách đẹp, đáng học tập và trân trọng. Nét tính cách đó là gì? Các em cùng nghe thầy kể chuyện.

2.2.GV kể chuyện

- Yêu cầu HS quan sát tranh minh họa, đọc thầm các yêu cầu trong SGK.

- GV kể lần 1: Giọng thong thả, chậm rãi.

- Viết bảng và giải thích các từ.

+Tị hiểm: nghi ngờ, không tin nhau, tránh không quan hệ với nhau.

+Quốc công Tiết chế: chỉ huy cao nhất của quân đội.

+ Chăm pa: một nước ở phía Nam nước Đại Việt bấy giờ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nay)

+Sát thát: Giết giặc Nguyên.

- Giải thích sơ đồ quan hệ gia tộc của các nhân vật trong truyện trên bảng phụ.

- GV kể lần 2: vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ phóng to trên bảng.

	2.3. Hướng dẫn kể chuyện.

a) Kể chuyện trong nhóm.

- Yêu cầu HS dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, nêu nội dung của từng tranh.

- Gọi HS phát biểu. GV kết luận, ghi nhanh lên bảng.
	- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận, tìm nội dung chính của từng tranh.

- HS nối tiếp nhau phát biểu, bổ sung về nội dung chính của từng tranh, cho hoàn chỉnh

	+ Tranh 1: Cha của Trần Quốc Tuấn trước khi qua đời dặn con phải giành lại ngôi vua. Trần Quốc Tuấn không cho điều đó là phải, nhưng thương cha nên gật đầu.

+ Tranh 2: Năm 1284, giặc Nguyên sang xâm lược nước ta.

+ Tranh 3: Trần Quốc Tuấn mời Trần Quang Khải xuống thuyền của mình ở bến Đông để cùng nhau bàn kế đánh giặc.

+ Tranh 4: Trần Quốc Tuấn tự tay dội nước tắm cho Trần Quang Khải, khéo léo cởi bỏ mâu thuẩn gia tộc.

+ Tranh 5: Theo lời Trần Quốc Tuấn, vua mở hội nghị Diên Hồng triệu tập các vị bô lão từ mọi miền đất nước.

+ Tranh 6: Cả nước đoàn kết một lòng nên giặc Nguyên bị đánh tan.

	- Yêu cầu HS kể chuyện trong nhóm, mỗi nhóm HS kể theo nội dung của từng tranh. GV đi giúp đỡ, hướng dẫn từng nhóm, đảm bảo HS nào cùng được kể chuyện.

- Yêu cầu HS: Sau khi các bạn trong nhóm đều đã được kể, các em hãy cùng trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện.

b) Thi kể chuyện trước lớp.

- Tổ chức cho các nhóm thi kể chuyện trước lớp theo hình thức nối tiếp.

- Nhận xét, cho điểm HS kể tốt.

- Tổ chức cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện.

- Gọi HS nhận xét bạnn kể chuyện.

- Nhận xét, cho điểm HS kể tốt.

c) Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

- GV nêu câu hỏi:

+ Câu chuyện kể về ai?

+ Câu chuyện giúp bạn hiểu điều gì?

+ Câu chuyện có ý nghĩa gì?

+ Câu chuyện khiến em suy nghĩ gì về truyền thống đoàn kết của dân tộc?

+ Chuyện gáyẽ xảy ra nếu vua tôi nhà Trần không đoàn kết chống giặc?

+ Em biết những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nào nói về truyền thống đoàn kết của dân tộc?
	- 4 HS tạo thành 1 nhóm. Khi 1 HS kể các HS khác chú ý lắng nghe, nhận xét, sửa lỗi cho bạn.

- HS hỏi- đáp trong nhóm về ý nghĩa câu chuyện.

- 2 nhóm HS thi kể, mỗi nhóm 6 HS nối tiếp nhau kể chuyện.

- HS cả lớp theo dõi và bình chọn nhóm kể tốt, bạn kể hay.

- 3 HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu và bình chọn bạn kể hay nhất.

- HS nối tiếp nhau trả lời theo ý kiến của mình.

+ Câu chuyện kể về Trần Hưng Đạo.

+ Câu chuyện giúp em hiểu về truyền thống đoàn kết, hoà thuận của dân tộc ta.

+ Ca ngợi Trần Hưng Đạo đã vì đại nghĩa mà xoá bỏ hiềm khích cá nhân với Trần Quang Khải để tạo nên khối đoàn kết chống giặc.

+ Đoàn kết là sức mạnh vô địch. Nhờ đoàn kết chúng ta đã chiến thắng được kẻ thù.

+ Nếu không đoàn kết thì mất nước.

- Nối tiếp nhau phát biểu.

	3. Củng cố - Dặn dò  5’
- Hỏi: Vì sao câu chuyện có tên là " Vì muôn dân"?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà kể lại chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị câu chuyện nói về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc ta.




Bồi dưỡng Toán
Đã soạn tiết bồi dưỡng Toán ở lớp 5B ngày 5/3/2013
________________________________________________________________

Thể dục: 

                        TIẾT 50 : PHỐI HỢP CHẠY ĐÀ - BẬT CAO

TRÒ CHƠI : CHUYỂN NHANH- NHẢY NHANH.

I. Mục tiêu: 

- Tiếp tục bật cao, phối hợp chạy bật cao.Yêu cầu thực hiện động tác tương đôi đúng và bật tích cực.
-  Biết cách phối hợp chạy và bật nhảy ( chạy chậm kết hợp bật nhảy lên cao)

- Biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm phương tiện

- Sân bãi làm vệ sinh sạch sẽ, an toàn, và kẻ sân chuẩn bị chơi. 

III.Hoạt động dạy học:         

	Nội dung
	 Định lượng
	Phương pháp tổ chức.

	1. Phần mở đầu: 

- Gv phổ biến yờu cầu  giờ học.

- Khởi động các khớp.

- Ôn động tác thể dục đã học
- Trò chơi: Kết bạn.
2. Phần cơ bản

- Ôn phối hợp chạy, bật nhảy mang vác.

- Bật cao phối hợp chạy đà.

- Học trò chơi “Chuyền  nhanh –nhảy nhanh.”

3. Phần kết thúc:

- Di chuyển , vỗ tay  theo vòng.

- Hệ thống bài.

? Bài hôm nay học nội dung gì?

- Nhận xột giờ học.


	6’
24’

5’
	        *    *    *    *    *    *    *    *

x

        *    *    *    *    *    *    *    *

- Cán sự điểu khiển lớp khởi động

- Cán sự hô nhịp lớp tập 2 hàng dọc

- Cán sự điều khiển lớp chơi.

- Hs tập theo tổ  do cán sự điều khiển.

- Các tổ thi đua – GV và hs nhận xét.

- Chia lớp thành 2 hàng dọc.

- Mỗi hs bật 3- 4 lần.sau đó thực hiện 3 -5 bước đà- bật cao.

- Gv nêu tên trò chơi, hs nêu cách chơi, luật chơi.

- HS chơi thử 1 lần và chơi thật.

- Chia lớp làm 2 đội  và thi đấu.

- HS thực hiện.

     ( ( ( ( ( ( ( ( (
    x             

               ( ( ( ( ( ( ( ( (


Ngày soạn: 4/3/2013

Ngày giảng: Thứ 5/7/3/2013

Dạy lớp 1D


BỒI DƯỠNG TOÁN

¤n tập
A. Mục  tiêu

- Củng cố cấu tạo tính các số tròn chục có đơn vị đi kèm .

- Củng cố cách nhận biết, vẽ điểm và tên điểm ở trong và ngoai hình.

B. Đồ dùng dạy học

- Phiếu học tập, bảng phụ

C. Các hoạt động dạy học

I. Giới thiệu bài: 1’

Ôn tóan làm bài tập trong phiếu học tập

II. HD học sinh làm bài tập   34’
*Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm.


                  học sinh làm bài, 

đọc các điểm trong và ngoài hình

- Các điểm ở trong hình tròn là điểm 0

 - Các điểm ở ngoài hình tròn là                                      lớp nhận xét 

*Bµi2: Viết tiếp vào chỗ chấm

- Các điểm ở trong hình tam giác là :                             HS đọc bài

-  Các điểm ở ngoài hình vuông là :                               HS nhận xét

- Các điểm ở trong hình vuông là : 

- GV củng cố điểm trong, điểm ở ngoài.

*Bài 3:Tính 
50cm + 10cm  = 60 cm 
 

40cm + 50cm  =  90cm



30cm  + 30 cm =  60 cm


- 2 HS làm bài lớp đối chiếu sửa sai.

- GV củng cố cộng, trừ các số tròn chục và đơn vị đi kèm.

*Bài 4:

- HS đọc bài 

- Bài toán cho biết gì ? 

- Bài toán hỏi gì ?                                            HS trình bày bài giải

                                                                           Bài giải 

                                                                   Đổi 2 chục = 20

                                                                 Bố mua cho Sùng tất cả số que tính là :

                                                                             20 + 20 = 40 (que tính)

                                                                                            Đáp số : 40 que tính
III. Chấm bài – nhận xét
- GV chấm bài – nhận xét

- Chữa bài sai

- Nhận xét giờ học

Dạy lớp 3B


                                                        Tin học

                                                    Em tập soạn thảo
Tiết 49,50: Bước đầu soạn thảo

A. Mục tiêu

- Học sinh bước đầu làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản word.

- Hiểu được thế nào là soạn thảo văn bản.

- Qua bài học giúp các em yêu thích môn học hơn.

- Rèn tính cẩn thận, phát triển tư duy.

B. Đồ dùng

Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan.

Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.

 C. Các hoạt động dạy học trên lớp 

I. ổn định lớp:1’
II. Kiểm tra bài cũ:4’
III. Bài mới:  30’
Giáo viên đặt vấn đề:

Các em đã soạn thảo bao giờ chưa? Hằng ngày, các em chép bài trên lớp, làm  bài tập ở nhà, viết báo tường, viết thư cho bạn, .........Như thế là các em đã soạn thảo văn bản rồi!

Em đã tập sử dụng  bàn phím để gõ chữ, đó là thao tác soạn thảo trên máy tính. Bây giờ  các em sẽ tập soạn thảo văn bản chữ Việt trên máy tính.

	Hoạt động của Thầy – trò
	Nội dung ghi bảng

	GV: 

Trong chương này các em sẽ học soạn thảo bằng phần mềm soạn thảo  Word.

Word là phần mềm soạn thảo được dùng  phổ biến tại Việt Nam.

Vậy làm thế nào để ta có thể soạn thảo được?

Ta phải mở word hay còn gọi là khởi động word.

Vậy mở word như thế nào?

Soạn thảo trên máy tính nghĩa là sao?

Ta làm thế nào?

Soạn thảo trên máy tính có khác gì so với soạn thảo văn bản thông thường ta vẫn làm như viết thư,  viết bài  không?

Trong một đoạn văn bản, word  tự động xuống dòng khi con trỏ soạn thảo sát lề phải,  không còn chỗ cho chữ mới được gõ vào.


	1. Phần mềm soạn thảo:

- Word là phần mềm soạn thảo được dùng phổ biến tại Việt Nam.

- Để khởi động Word ta nháy đúp chuột (nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp)lên biểu tượng W trên màn hình nền.

- Vùng  trắng lớn ở giữa là vùng soạn thảo. Nội dung soạn thảo sẽ xuất hiện trong vùng này.

2.  Soạn thảo 

- Soạn thảo trên máy vi tính là: Gõ các chữ hay kí hiệu từ bàn phím.

-  Trên vùng soạn thảo có một vạch đứng nhấp nháy, đó là con trỏ soạn thảo.

(Khi gõ phím chữ hoặc kí hiệu tương ứng sẽ xuất hiện tại vị  trí của con trỏ soạn thảo.)

- Các phím sau đây có vai trò đặc biệt trong soạn thảo:

- Phím Enter để xuống dòng và bắt đầu một đoạn văn bản mới.

- Nhấn  các phím mũi tên để di chuyển con trỏ soạn thảo trong  văn  bản: sang phải (->), sang trái (<-), lên trên ((), xuống dưới ((). 

Chú ý: Ta có thể di chuyển và nháy chuột để đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí bất kì trong văn bản.


IV. Củng cố: 4’  Tóm tắt lại bài
Chú ý: Thao tác khởi động word. Nháy chuột hai lần liên  tiếp nhưng phải nháy nhanh tay. 

Con  trỏ soạn thảo cho ta biết vị trí kí tự cần đánh vào.
V. Hướng dẫn về nhà.1’
Học thuộc bài.

Dạy lớp 5A

Tin học

Đã soạn tiết 49,50 ở lớp 5B ngày 6/3/2013

Ngày soạn: 5/3/2013

Ngày giảng: Thứ 6/8/3/2013
Dạy lớp 4A

Tin học

Đã soạn tiết 49,50 ở lớp 4B ngày 5/3/2013

Dạy lớp 3A

Tin học

Đã soạn tiết 49,50 ở lớp 3B ngày 7/3 năm 2013
Dạy lớp 4B 

                                                         Thể dục

Tiết 50: NHẢY DÂY CHỤM CHÂN
TC "CHẠY TIẾP SỨC NÉM BÓNG VÀO RỔ”

2/Mục tiêu: 

· Thực hiện được động tác phối hợp chạy nhảy mang vác
· Bước đầu biết cách thực hiện nhảy dây chụm chân
· Biết cách chơi và tham gia chơi được
3/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi.

4/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học)

	NỘI DUNG
	Định

lượng
	PH/pháp và hình thức tổ chức

	I.Chuẩn bị:

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

- Đi rồi chạy chậm theo vòng tròn, sau đó đứng lại khởi động các khớp.

- Trò chơi"Bịt mắt bắt dê".

* Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. 


	   6’

	  X X X X X X X X

  X X X X X X X X 


              (

	II.Cơ bản:

- Nhảy dây kiểu chụm chân, chân trước chân sau.

+ HS nhảy dây kiểu chụm hai chân 1 lần, sau đó GV hướng dẫn cách nhảy dây mới và làm mẫu cho HS quan sát để nắm được cách nhảy.

+ GV cho các em thực hiện nhảy tự do trước, để HS nắm được cách thực hiện động tác nhảy, sau đó mới tập chính thức.

+ Cho HS tập luyện theo tổ ở khu vực đã qui định.GV đi đến từng tổ nhắc nhở HS bao quát lớp, HS thay nhau nhảy và đếm số lần cho bạn.

- Trò chơi"Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ".

GV tổ chức và làm trọng tài cho các em chơi.


	24’
  
	  X X X X X X X X

  X X X X X X X X 


              (
 X                         X

 X                         X

 X     O         O     X

 X                         X

 X                         X

               (            



	III.Kết thúc:

- Đứng thành vòng tròn, vỗ tay và hát.

- Đứng tại chỗ hit thở sâu(dang tay hít vào, buông tay thở ra.

- GV cùng HS hệ thống bài.

- GV nhận xét kết quả giờ học, về nhà ôn nhảy dây cá nhân.
	  5’
	         X   X

   X               X

 X       (         X

    X              X

          X   X




Dạy lớp 1A

Luyện tập thể thao

Chơi trò chơi : Tập tầm vông
A. Mục  tiêu

- Giúp học sinh óc phán đoán nhanh chính xác và sự khéo léo và rèn sức bật của chân, nhảy đúng ô và đúng kỹ thuật.

B. Đồ dùng dạy học

- GV kẻ 3 tập hợp ô như tiết LTTT tuần 14

- Có 2 học sinh có 1 sỏi nhỏ

C. Các hoạt động dạy học

I. Phần mở đầu 5’
- GV nêu yêu cầu: Chơi 2 trò chơi “Tập tầm vông” “Nhảy «”

Chơi đúng luật, đúng kỹ thuật

- Khởi động 




xoay các khớp

II. Phần cơ bản  30’
1. Chơi trò “Tập tầm vông”

ND trò chơi tương tự tiết LTTT thứ 2 tuần 24

HD học sinh chơi


Chơi theo từng tổ
GV quan sát –nhận xét đánh giá

thi giữa các tổ

Khen tổ tập tốt

2. Chơi trò “nhảy «”

Tương tự như trên

III. Phần kết thúc  5’
- Nêu tương tự nội dung bài

- Nhận xét giờ chơi

- Tuyên dương, nhắc nhở

Ngày 7/3/2013

Kí duyệt của tổ trưởng

Bùi Thị Luyện
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